Giáo viên: Nguyễn Thị Yên
                                Trường Tiểu học Lê Hồng Phong



Tuần 18
Ngày soạn:  16/12/2011 

Ngày giảng:Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011

             Toán    

Tiết 86: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9

I.Mục tiêu:
-Biết dấu hiệu chia hết cho 9.

-Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 để làm các bài tập.

II.Đồ dùng dạy học :

-SGK, Bảng phụ

III.Các bước lên lớp:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định: 1’
2. KT bài cũ.4’
-Hỏi  HS trả lời về dấu hiệu chia hết cho 2; 5.

-Yêu cầu HS làm lại bài tập 3/96.

-GV nhận xét –ghi điểm.

3.Bài mới: 32’
a. Giới thiệu bài: “Dấu hiệu chia hết cho 9”
b.Giaûng bài: 13’
-GV cho HS nêu vài ví dụ về các số chia hết cho 9, các số không chia hết cho 9, viết thành 2 cột 

-Cho HS thảo luận bàn để rút ra dấu hiệu chia hết cho 9.(Nếu HS lúng túng, GV có thể gợi ý  để HS xét tổng của các chữ số.)

-Gọi HS đọc phần ghi nhớ trong bài học. 

- GV nêu tiếp: Bây giờ ta xét xem các số không chia hết cho 9 có đặc điểm gì?

-Cuối cùng GV cho HS nêu căn cứ để nhận biết các số chia hết cho 2,5,9.

c. Thực hành: 17’
Bài 1:

-GV yêu cầu HS nêu cách làm và cùng HS làm mẫu một số .

VD: Số 99 có tổng các chữ số là: 9+9=18. Số 18 chia cho 9 được 2,Ta chọn số 99.

-Cho HS làm bài.

Bài 2:

-Cho HS tiến hành làm như bài 1 (chọn số mà tổng các chữ số không chia hết cho 9)

-GV cùng HS sửa bài.

Bài 4

- GV cho HS nhắc lại đề bài .

31      ;       35;    2     5

-Gv nhận xét tuyên dương.

4.Củng cố-dặn dò: 3’
-Hai HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 9.

-Dặn HS về làm bài 3/97 và xem trước bài “Dấu hiệu chia hết cho 3”

-Nhận xét tiết hoïc.Dặn dò về nhà.

	-Hát 

- 1 Hs lên bảng làm, HS khác nhận xét.

-Nhắc tựa bài

-Thảo luận nhóm đôi và nêu ví dụ.

9:9=1                13: 9= 1 dư 4

72:9=8              182: 9= 20 dư 2

657:9=73          457: 9= 50 dư 7

-HS thảo luận và phát biểu ý kiến.Cả lớp cùng bàn luận và đi đến kết luận “Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9”

- 5  HS đọc.

-HS nhẩm tổng các chữ số ở cột bên phải và nêu nhận xét “Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì  không chia hết cho 9”

-Vài HS nêu: Muốn biết một số có chia hết cho 2 hoặc 5 hay không ta căn cứ vào chữ số tận cùng bên phải. Muốn biết một số có chia hết cho 9 hay không ta căn cứ vào  tổng các chữ số của số đó.
-Hai HS nêu cách làm.

-HS tự làm bài vào vở nháp dựa vào số đã làm mẫu.

-HS trình bày kết quả.

99; 108; 5643; 29385.

-HS làm bài vào vở –2 HS làm bảng lớp.

96; 7853; 5554; 1097.

-Hs tự làm bài- thảo luận nhóm 3- thi đua viết nhanh, viết đúng.

-Một HS đọc lại các số đã hoàn chỉnh.

-HS lớp làm vào vở.

-HS nhận xét bài làm –sửa sai.

-Thực hiện yêu cầu.




Tập đọc 
TiÕt 35: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 ( tiÕt 1 )
I- Mục tiêu

- Kiểm tra đọc - hiểu.

* Nội dung : Các bài tập đọc từ tuần 11 đến tuần 17, các bài học thuộc lòng từ tuần 1-17.

 * Kĩ năng đọc - hiểu : Trả lời được 1-2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

- Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về tên bài, tên tác giả, nội dung chính, nhân vật của các bài tập đọc là truyện kể trong 2 chủi điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo diều.

II- Đồ dùng dạy - học chủ yếu

- Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng theo đúng yêu cầu.

- Giấy khổ to kẻ sẵn bảng như BT2

III- Các hoạt động dạy-học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ: 2’
- Trong tuần này các em sẽ ôn tập và kiểm tra lấy điểm HK1.

B. Bài mới:32’
1 Giới thiệu bài:

2. Kiểm tra tập đọc.

- Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc.

- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.

- Gọi HS nhận xét bạn vừa đọc và trả lời câu hỏi.

- Cho điểm trực tiếp HS.

3. Lập bảng tổng kết.

- Các BT đọc là truyện kể hai chủ điểm “Có chí thì nên” và “Tiếng sáo diều.”

- Gọi HS đọc yêu cầu.

+ Những BT đọc nào là truyện kể trong 2 chủ điểm trên ?

- Yêu cầu HS tự làm bài trong nhóm.

- Nhóm làm xong dán phiếu lên bảng, đọc phiếu các nhóm khác, nhận xét, bổ sung.


C. Củng cố, dặn dò.3’
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học các bài tập và học thuộc lòng, chuẩn bị tiết sau.


	- Lắng nghe.

- Lần lượt từng HS gắp thăm bài, HS về cjỗ chuẩn bị khoảng 2 phút. Khi 1 HS kiểm tra xong, thì tiếp nối 1 HS lên gắp thăm.

- Đọc và trả lời câu hỏi.

- 1 HS đọc thành tiếng.

+ BT đọc: Ông trạng thả diều/"Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi/ Vẽ trứng/ Người tìm đường lên các vì sao/ văn hay chữ tốt/ Chú Đất Nung/ Trong quán ăn " Ba các bống"/ R ất nhiều mặt trăng/

- Chữa bài.




Chính tả  ( Nghe- viết )           
TiÕt 35: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (TiÕt 2)
I/Mục tiêu:

-Ôn luyện kĩ năng đặt câu, kiểm tra sự hiểu biét của HS về nhân vật (trong các bài tập đọc) qua bài tập đặt câu nhận xét về nhân vật.

-Ôn lại các thành ngữ, tục ngữ đã học qua bài thực hành...

II/Đồ dùng dạy học: 

- Bảng phụ ghi bài tập 3.

III/Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. ổn định lớp: 1’
B Bài mới: 32’
1.Giới thiệu bài

2.Thực hành ôn tập:

-Gv yêu cầu HS thực hành làm bài tập, qua đó củng cố kiến thức cho HS.

*Bài tập 2:

-HS nêu yêu cầu; làm bài vào VBt.

-GV theo dõi, giúp HS yếu.

-HS nối tiếp nhau đọc những câu văn đã đọc:

- GV cùng cả lớp nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

*Bài tập 3:

-GV yêu cầu HS làm bài theo nhóm.

--Gọi đại diện trình bày kết qảu.

-Treo bảng phụ chốt lại bài làm đúng.

a)... Có chí thì nên

-Có công mài sắt, có ngày nên kim...

b)... Lửa thử vàng, gian nan thử sức

Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

c)... Ai ơi, đã quyết thì hành

Đã đan thì lận tròn vành mới thôi.

C.Củng cố, dặn dò: 3’
-Hệ thống nội dung bài ôn tập.

-Dặn ôn bài; 

- Chuẩn bị bài sau.
	2. Đặt câu…

a. Nguyễn Hiền là người rất có chí./....

b. Lê- ô- nác- đô đa Vin- xi kiên nhẫn, khổ công luyện vẽ mới thành tài./...

c. Xi-ôn-cốp-xki là người đầu tiên ở nước Nga tìm cách bay vào vũ trụ.

d. Nhờ khổ công tập luyện, từ một người viết chữ rất xấu, CBQ nổi danh là người viết chữ đẹp.

e. Bạch Thái Bưởi là nhà kinh doanh tài ba, chí lớn.

3. Em chọn  thành ngữ, tục ngữ  thích hợp để khuyến khích hoặc khuyên nhủ bạn:

-HS đọc lại các câu thành ngữ, tục ngữ....

xem lại bài tập đọc: Có chí thì nên.

-Thảo luận làm bài theo nhóm đôi.

-HS viết nhanh vào vở.

-HS trình bày bài của mình.

-Lớp nhận xét, bổ sung.

-Đối chiếu bảng phụ; chữa bài theo kết quả đúng.




Đạo đức
TiÕt 18 :   ÔN TẬP THỰC HÀNH KỸ NĂNG CUỐI KỲ    

A. Mục đích - yêu cầu:

- Giúp HS củng cố các kiến thức, hành vi đã học từ đầu năm

- Thực hành, rèn luyện các kỹ năng thực hiện những hành vi đó.

B. Đồ dùng dạy học:  

- Phiếu học tập

C. Hoạt dộng dạy học:

	TG
	Nội dung các hoạt động của giáo viên
	Hoạt dộng của học sinh

	5’
	A. Bài cũ: - GV không kiểm tra bàI cũ
	

	30’
	B. Bài mới: 
	

	
	1. Giới thiệu: GV giới thiệu & nêu mục đích, yêu cầu của
	

	
	    giờ học
	

	
	2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	
	a./ Hoạt dộng 1: Bài 5
	

	
	- GV tổ chức cho HS ôn tập theo hình thức làm phiếu học tập
	

	
	- GV phát phiếu cá nhân – yêu cầu HS đọc các yêu cầu bài
	- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài

	
	Bài 1: Những biểu hiện của trung thực trong học tập. 
	- Lần lượt chữa bài

	
	Chọn ý đúng: 
	Nhận xét, bổ sung

	
	a/ Trung thực trong học tập là không cho bạn chép bài
	

	
	b/ Trung thực trong học tập là không nhìn bài của bạn
	

	
	     trong giờ kiểm tra
	

	
	c/ Trung thực trong học tập là chịu khó học hỏi bạn, không sợ bị chê dốt.
	

	
	Bài 2: Nêu 1 số khó khăn con có thể gặp trong học tập & 
	

	
	          biện pháp khắc phục khó khăn
	

	
	Bài 3: Để tiết kiêmk tiền của, chúng ta nên làm gì &  

           không nên làm gì?
	

	
	- Làm bài tập 1 trang 25
	

	
	( Thực hành: GV phân công các tổ chuẩn bị & thể hiện tiểu phẩm:
	- 4 tổ thực hành

   Nhận xét

	
	- Bày tỏ ý kiến: Câu chuyện của Hoa
	

	
	- Tiết kiệm thì giờ: Tình huống a, b, đ, e  trang 16
	

	
	- Hiếu thảo với ông, bà, cha, mẹ: Xây dựng tác phẩm theo tranh bài tập 3
	

	
	- Biết ơn thầy cô giáo: Xây dựng tác phẩm  theo tranh 4 trang 22
	

	
	- GV nhận xét, đánh giá
	

	5’
	3. Củng cố dặn dò: 
	

	
	- GV chốt kiến thức, nhận xét giờ học 

- Dặn dò HS ôn bài
	


Ngày soạn:  17/12/2011 

Ngày giảng:Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2011

           Toán
TiÕt 87  : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3.
I- Mục tiêu

Giúp HS:

- Biết dấu hiệu chia hết cho 3.

- Vận dụng dấu hiệu để nhận biết các số chia hết cho 3 và các số k chia hết cho 3.

II- Các hoạt động dạy-học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ.4’
? Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9?

B. Dạy-học bài mới.32’
1. Giới thiệu bài.2’
2. GV hướng dẫn để HS tìm ra dấu hiệu chia hết cho 3: 13’
- GV yêu cầu HS chọn các số chia hết cho 3 và các số không chia hết cho 3 tương tự như bài học trước.

- GV hướng dẫn HS chú ý đến các số ở cột bên trái trước để nêu đặc điểm của các số này. Vì vừa học xong dấu hiệu chia hết cho 9 nên hS nghĩ ngay đến việc xét tổng các chữ số. GV  ghi bảng cách xét tổng các chữ số của 1 vài số.

- Nêu nhận xét.

- GV cho HS nêu dấu hiệu của các số chia hết cho 3 như phần b) của bài học.

3. Thực hành.17’
* Bài 1( SGK – 98 )

- GV cho HS nêu lại đề bài.

- HS làm bài, GV đi kiểm tra và giúp những HS gặp khó khăn.

- Gọi HS lên bảng làm.

- Nhận xét, chữa bài.

? Vì sao em biết số 231 chia hết cho 3?

? Số 109 có chia hết cho 3 không, vì sao?

* Bài 2( SGK – 98 )

- GV cho HS tự làm bài, sau đó chữa bài.

- Gọi HS giải thích từng trường hợp.

- GV chốt các số không chia hết cho 3.

* Bài 3 ( SGK – 98 )

- GV cho HS tự làm. HS kiểm tra chéo, vài HS nêu kết quả; cả lớp nhận xét.

- Khi HS nêu các số mà mình tìm được, GV yêu cầu HS giảI thích vì sao số đó lại chia hết cho 3.

- GV chốt dấu hiệu chia hết cho 3.

* Bài 4 ( SGK – 98 )

- Gọi HS đọc yêu cầu

? Số chia hết cho 3 có đặc điểm gì?

? Số không chia hết cho 9 có đặc điểm gì?

- HS làm bài, 3 HS lên bảng làm.

- Nhận xét, chữa bài, giải thích cách làm.

- GV chốt: Tất cả các số chia hết cho 9 đều chia hết cho 3 nhưng không phải tất cả các số chia hết cho 3 đều chia hết cho 9.

C. Củng cố, dặn dò: 3’
- Củng cố nội dung bài .  HS ôn bài ở nhà.

- Nhận xét tiết học.


	- HS thực hiện kiểm tra bài cũ.

- Lắng nghe.

- HS lên bảng ghi.

- HS thực hiện theo hướng dẫn.

- Số 27 có tổng các chữ số là 9, mà 9 chia hết cho 3. Số 15 có tổng các chữ số là 6, mà 6 chia hết cho 3.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 3?

- HS nêu đề bài.

- Các số chia hết cho 3 là: 231, 1872, 92313
- Số 231 có tổng các chữ số là 6, mà 6 chia hết cho 3 nên 231 chia hết cho 3.

- Số 109 có tổng các chữ số là 10, 10 không chia hết cho 3, nên ta không chọn số 109.

2. Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3?

- HS tự làm bài.

+ các số không chia hết cho 3 là: 502, 6823, 55553, 641311.

3. Viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 3.

+ 981, 723, 555,…

4. Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

+ 561

+ 798

+ 2235




Luyện từ và câu

              TiÕt 35: ÔN TẬP CHK1 (TIẾT 3)

A. Mục đích - yêu cầu:

- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc, học thuộc lòng

- Ôn luyện về các kiểu mở bàI, kết bàI trong văn kể chuyện

B. Đồ dùng dạy học:  

- Phiếu ghi bàI tập đọc

- Phiếu nhóm

C. Hoạt dộng dạy học:

	TG
	Nội dung các hoạt động của giáo viên
	Hoạt dộng của học sinh

	5’
	I. Bài cũ: 
	

	
	 Kiểm tra tập đọc
	

	
	- Thực hành như Tiết 1: 
	

	
	 GV kiểm tra 7-8 em đọc & trả lời câu hỏi phần tìm hiểu
	

	
	nội dung bài
	

	30’
	II. Bài mới:
	

	
	Ôn tập:  
	


	
	Bài 2
	

	
	- Gọi 1 em đọc yêu cầu bàI, GV chép đề bài
	

	
	+ Đầu bàI yêu cầu chúng ta làm gì?
	- HS đọc đầu bàI & trả lời

	
	- GV yêu cầu HS nêu 
	

	
	+ Thế nào là mở bàI trực tiếp? gián tiếp?.
	- 2 – 3HS nêu câu trả lời

	
	+ Thế nào là kết bàI mở rộng?
	

	
	- GV kết luận:
	

	
	+ Mở bàI gián tiếp: nói chuyện khác để dẫn vào chuyện chính cần kể
	

	
	+ Kết bàI mở rộng: Cho biết kết cục của chuyện chính & bình luận thêm về ý nghĩa chuyện chính.
	

	
	- Yêu cầu HS viết mở bàI gián tiếp, kết bàI mở rộng về Nguyễn Hiền
	- HS làm bàI cá nhân vào vở, 2 em chữa phiếu lớn

	
	- Gọi HS chữa bàI, 
	- HS dán phiếu, đọc bài

	
	- GV sửa chữa, nhận xét, đánh giá
	- Lớp nhận xét, sửa chữa

	
	Ví dụ:
	

	
	Mở bài gián tiếp:
	

	
	- Nước Việt ta có rất nhiều Trạng nguyên nhưng nổi bật & 
	

	
	đáng khâm phục là ông Trạng nguyên 13 tuổi. Đó là Nguyễn Hiền – 1 cậu bé nhà nghèo phảI bỏ học. Câu chuyện xảy ra như thế nào mời các bạn …..
	

	
	Kết bàI mở rộng:
	

	
	- Câu chuyện về vị Trạng nguyên trẻ tuổi nhất nước Nam
	

	
	Làm em thấm thía lời khuyên của người xưa: Có công màI sắt có ngày nên kim
	

	3’
	3. Củng cố dặn dò: 
	

	
	- GV chốt nội dung 
	

	
	- GV nhận xét giờ học – dặn dò
	


Kể chuyện

TiÕt 18: ÔN TẬP CHK1 (TIẾT 4)
A. Mục đích - yêu cầu:

- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc, học thuộc lòng

- Giúp HS nghe, viết đúng chính tả bài “Đôi que đan”

B. Đồ dùng dạy học:  

- Phiếu ghi tên bài tập đọc

C. Hoạt dộng dạy học:

	TG
	Nội dung các hoạt động của giáo viên
	Hoạt dộng của học sinh

	5’
	I. Bài cũ: 
	

	
	- GV kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng
	- 6, 7 em HS lần lượt bốc 

	
	+ GV kiểm tra 6, 7 em bốc thăm 7 đọc bài
	thăm, chuẩn bị đọc và trả lời 

	
	+ Trả lời câu hỏi trong bài
	câu hỏi

	
	- GV cho điểm, nhận xét
	

	30’
	II. Bài mới:
	

	
	1. Giới thiệu: 
	

	
	2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	
	Viết chính tả
	

	
	a/ GV đọc bàI viết
	- HS đọc thầm bài

	
	+ Hai chị em bạn nhỏ làm gì?
	

	
	+ từ 2 bàn tay của chị & em hiện những gì hiện ra?
	

	
	b/ Hướng dẫn viết
	

	
	- GV đọc 1số chữ, từ ngữ dễ viết sai cho HS viết:
	- HS viết nháp

	
	Giản dị, dẻo dai, đan hoàI, rộng dàI, 
	- 2em lên viết trên bảng lớp

	
	- GV đánh giá, sửa cho HS
	- Nhận xét

	
	- GV đọc cho HS viết bài
	- HS nghe, viết

	
	- GV đọc cho HS soát lỗi
	- HS soát lỗi & kiểm tra chéo 

	
	- GV chấm, chữa, nhận xét 5 – 7 vở
	vở

	5’
	3. Củng cố dặn dò: 
	

	
	- GV nhận xét giờ học
	

	
	- Dăn dò: Học thuộc lòng bàI thơ
	

	
	
	



Lịch sử
                TiÕt 18 : KIỂM TRA HỌC KÌ 1 

                                ( Theo đề và hướng dẫn chấm của Phòng GD)

Ngày soạn:  18/12/2011 

Ngày giảng:Thứ 4  ngày 21 tháng 12 năm 2011







Toán
Tiết 88  : LUYỆN TẬP.

I.Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.

II.Đồ dùng dạy học :
SGK, Bảng phụ

III.Các bước lên lớp:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Ổn định
2.kiểm tra bài cũ: 3’
-Yêu cầu  1 số  HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.

-Gọi  HS lên viết 3 số mỗi số  có 3 chữ số chia hết cho 3

-GV nhận xét –ghi điểm.

3.Bài mới : 32’
a. Giới thiệu bài: Hôm nay cô hướng dẫn các em luyện tập lại các bài toán có dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3. bài “Luyện tập”.
b.Thực hành

Bài 1:-Gọi HS đọc đề bài

-Yêu cầu HS nêu cách làm, sau đó cho HS tự làm bài vào vở nháp.

-GV cùng cả lớp nhận xét và rút ra kết quả đúng

Bài 2

-Gọi HS đọc đề bài.

-Cho 3 hs lên làm, HS khác làm vở.

a) 94         chia hết cho 9;

b) 2     5    chia hết cho 3;

c) 76         chia hết cho 3 và chia hết cho 2.

Bài 3.

-GV cho hS tự làm bài rồi cho HS kiểm tra chéo lẫn nhau.

4.Củng cố –dặn dò: 3’
-HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9.

-Dặn HS về nhà làm bài 4/98 và xem trước bài “Luyện tập chung”.

- Nhận xét tiết học.
	-Hát

- 4 HS nêu-HS khác nhận xét

-3 HS lên viết, HS khác nhận xét.

-Một em đọc đề

-3HS làm bảng lớp,HS khác làm vào vở.

-Cả lớp nhận xét-sửa bài.

+ Các số chia hết cho 3 là: 4563; 2229; 66816.

+ Các số chia hết cho 9 là:4563 ; 66816.

+ Số 2229 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

-1HS đọc đề.

-HS tự làm bài, 3HS làm bảng lớp.

-HS nhận xét-sửa sai.

-HS làm bài vào vở.

a.Ñ    b.S     c.S         d.Ñ

-Lần lượt 4 hs nhắc lại

-HS thực hiện yêu cầu.


                                                   Tập đọc    
  TiÕt 36: ÔN TẬP CHK1 ( TIẾT 5)   
A. Mục đích - yêu cầu:

- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc, học thuộc lòng (như tiết 1)

- Ôn luyện về Danh từ, động từ, tính từ. Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu

B. Đồ dùng dạy học:  

C. Hoạt dộng dạy học:

	TG
	Nội dung các hoạt động của giáo viên
	Hoạt dộng của học sinh

	4’
	I. Bài cũ: 
	

	
	- GV kiểm tra đọc tập đọc, học thuộc lòng
	

	
	+ GV gọi lần lượt 6,7 em HS lên bốc thăm đọc bài & trả lời câu hỏi nội dung bài.
	- 6, 7 HS thực hện

	
	+ GV nhận xét, đánh giá
	

	30’
	II. Bài mới:
	

	
	1. Giới thiệu: 
	

	
	2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	
	Ôn tập về Danh từ, Động từ, tính từ.
	

	
	( Bài tập 2: 
	

	
	- GV gọi 1 em đọc yêu cầu bài.
	- 1em đọc,

	
	a/ GV yêu cầu HS 
	 lớp đọc thầm

	
	+ Tìm & ghi lại Danh từ, Động từ, Tính từ trong câu văn theo 3 cột
	

	
	
	

	
	Danh từ

Động từ

Tính từ

Buổi, chiều, xe, thị trấn, nắng, phố huyện, em bé, mắt, mi, cổ, móng, hổ, sân, quần, áo (Danh từ riêng)
Dừng lại, chơi đùa

Nhỏ, vàng hoe, sặc sỡ


	- HS làm bài cá nhân

- 1 em chữa phiếu dán & trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

	
	
	

	
	+ Trong các Danh từ trên danh từ nào chỉ khái niệm, danh từ nào chỉ sự vật, danh từ nào chỉ người, danh từ nào chỉ hiện tượng, danh từ nào chỉ đơn vị, danh từ nào là danh từ riêng?
	- HS thảo luận nhóm 2, 1 vàI em trả lời

	
	b/ Đặt câu hỏi: 
	

	
	+ Nêu các từ ngữ in đậm? Những biện pháp đó là gì trong 
	- 3 HS nối tiếp nêu, HS trả lời

	
	câu
	

	
	- GV yêu cầu HS làm bài vào vở
	- HS làm, 3 em đặt câu hỏi & 

	
	- GV yêu cầu chữa bài, nhận xét
	viết phiếu nhóm

	
	- GV đánh giá
	- HS dán phiếu, trình bày

	
	+ Buổi chiều xe làm gì?
	- Nhận xét.

	
	+ Nắng phố huyện như thế nào?
	

	
	+ Ai đang chơI đùa trươc sân?
	

	
	- Từ để hỏi là những từ thế nào?
	

	3’
	3. Củng cố dặn dò: 
	

	
	- GV chốt kiến thức
	

	
	- GV chốt kiến thức, nhận xét đánh giá giờ học
	

	
	- Dặn dò: ôn tập
	


Tập làm văn

TiÕt 35: ÔN TẬP CHK1 (TIẾT 6) 
A. Mục đích - yêu cầu:
- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc, học thuộc lòng (như tiết 1)

- Ôn luyện về văn miêu tả đồ vật, quan sát 1 đồ vật, chuyển kết quả quan sát thành dàn ý. Viết được kiểu bài gián tiếp thuộc kết bài mở rộng

B. Đồ dùng dạy học:  

C. Hoạt dộng dạy học:

	TG
	Nội dung các hoạt động của giáo viên
	Hoạt dộng của học sinh

	5’
	I. Bài cũ: - GV kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng
	

	
	-  GV gọi lần lượt số HS còn lại lên đọc bài, trả lời câu hỏi
	

	
	- GV nhận xét cho điểm
	- Nhận xét

	30’
	II. Bài mới:
	

	
	1. Giới thiệu: GV giới thiệu & ghi bài
	

	
	2. Hướng dẫn ôn tập: Ôn tập làm văn
	

	
	Bài 2: GV yêu cầu HS đọc đề Tập làm văn, GV chép đề
	- HS đọc nối tiếp

	
	( Cho đề TLV sau:  “Tả 1 đồ dùng học tập của em ”
	

	
	a/ Hãy quan sát đồ dùng ấy & chuyển kết quả quan sát 
	

	
	thành dàn ý
	

	
	b/ Hãy viết: + Phần mở bài theo kiểu gián tiếp?
	

	
	                   + Phần kết bài theo kiểu mở rộng?
	

	
	GV hướng dẫn:
	

	
	A/ + Đầu bài yêu cầu chúng ta làm gì?
	- HS trả lời

	
	+ Bài văn thuộc dạng gì? (miêu tả đồ vật của em)
	

	
	- Gọi HS đọc nội dung ghi nhớ về bài văn miêu tả đồ vật 
	- 2 HS đọc

	
	(trang 145)
	

	
	- Yêu cầu HS chọn & nêu đồ dùng học tập để quan sát
	- HS nêu

	
	- GV yêu cầu HS quan sát đồ dùng đồ dùng học tập của mình, ghi kết quả quan sát sau đó chuyển thành dàn ý
	

	
	+ GV lưu ý HS trình tự quan sát: quan sát bên ngoài đồ dùng học tập, ghi lại những chi tiết nổi bật + quan sát 
	- HS hoạt động cá nhân, 2 em làm phiếu nhóm

	
	bằng nhiều giác quan, quan sát bên trong.
	

	
	- Gọi HS trình bày dàn ý
	- 1vài em nêu, HS dán phiếu 

	
	- GV tổ chức cho HS nhận sét, bổ sung để thống nhất có 1 dàn ý đầy đủ nhất 
	& trình bày, lớp n/xét, b/sung

	
	Dàn ý:
	

	
	1. Mở bài: Giới thiệu cây bút do mẹ (bố) mua, nhân dịp 
	

	
	Khai giảng
	

	
	2. Thân bài: 
	

	
	a) Tả bao quát: Hình dáng, chất liệu, màu sắc, nắp bút, cái cài bằng sắt…
	

	
	b) tả bên trong: Ngòi bút, nét bút, ruột bút, 
	

	
	3. Kết bài: + Giữ gìn cây bút
	

	
	                 + Như người bạn giúp em học tập
	

	
	B/ hướng dẫn: - GV yêu cầu HS viết mở bài & kết bài
	

	
	                       - GV tổ chức hướng dẫn tương tự
	- HS hoạt động tương tự 

	
	                       - GV nhận xét đánh giá.
	phần A

	5’
	3. Củng cố dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học – Chốt kiến thức trọng tâm

- GV dặn dò


	


Khoa học
 

TiÕt 35 : KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY 

A. Mục đích - yêu cầu:

- Sau bài học, HS biết làm thí nghiệm chứng minh:

+ Càng có nhiều không khí càng có nhiều ô xi -> sự cháy duy trì lâu hơn

+ Muốn sự cháy diễn ra liên tục thì không khí phải được lưu thông

+ Nói được vai trò của khí ni tơ đối với sự cháy.

+ Nêu được những ứng dụng liên quan đến vai trò của không khí với sự cháy.

B. Đồ dùng dạy học:  

Hình trang 70, 71

+ Nhóm chuẩn bị: 2 lọ thuỷ tinh (1 lọ to, 1 lọ nhỏ), 2 cây nến, 1 ống thuỷ tinh, đế kê, 

+ Phiếu nhóm

C. Hoạt dộng dạy học:

	TG
	Nội dung các hoạt động của giáo viên
	Hoạt dộng của học sinh

	5’
	I. Bài cũ: 
	

	
	- GV nhận xét bàI kiểm tra học kì & trả bài
	

	30’
	II. Bài mới:
	

	
	1. Giới thiệu: GV giới thiệu & ghi bài
	- HS ghi bài

	
	2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	
	a./ Hoạt động 1: Vai trò của o xi đối với sự cháy
	

	
	- GV chia nhóm & kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm
	- HS hoạt động nhóm 7 (8)

	
	- GV yêu cầu 1 em đọc to mục Thực hành trang 70
	1em đọc,các nhóm đọc thầm

	
	- Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm & quan sát sự cháy
	- HS làm thí nghiệm theo 

	
	của các ngọn nến, sau đó ghi lại kết quả quan sát & giảI 
	nhóm, quan sát hiện tượng, 

	
	thích vào phiếu nhóm
	thảo luận & giải thích hiện 

	
	
	tượng

	
	Kích thước lọ

Thời gian cháy

Giải thích

1. Lọ thuỷ tinh to

2. Lọ thuỷ tinh nhỏ


	

	
	
	- HS cử đại diện trình bày thí

	
	- GV gọi các nhóm trình bày
	nghiệm & giảI thích

	
	- GV kết luận (như SGK)
	- Nhóm khác n/xét, bổ sungg

	
	b/ Hoạt động 2: Cách duy trì sự cháy & ứng dụng thực tế
	

	
	- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm như hoạt dộng 1
	

	
	- Yêu cầu HS đọc mục thực hành thí nghiệm trang 70, 71
	- 1 em đọc, HS đọc thầm

	
	(SGK)
	

	
	- Yêu cầu HS tiếp tục làm thí nghiệm & nhận xét, giảI thích nguyên nhân làm cho ngọn lửa cháy liên tục sau khi lọ thuỷ tinh không có đáy được kê đế không lớn
	- HS làm thí nghiệm, thảo luận để trình bày cách giảI thích

	
	- Gọi HS trình bày kết quả & giảI thích
	- Các đại diện nhóm báo cáo

	
	- GV chốt kiến thức, Kết luận như SGK
	- Nhận xét, bổ sung

	
	+ ứng dụng trong thực tế cuộc sống:
	- HS liên hệ

	
	( Nêu cách nhóm bếp củi, bếp than dễ cháy, nhanh bén lửa?
	- 1 vài HS nêu

- Nhận xét, bổ sung

	
	( Dựa vào hiểu biết, liên hệ làm thế nào để dập tắt lửa?
	

	
	-> GV kết luận & mở rộng 1 số ứng dụng trong cuộc sống
	

	5’
	3. Củng cố dặn dò: 
	

	
	- GV hệ thốn lại kiến thức, nhận xét giờ học 
	- 1 – 2 HS nêu


Ngày soạn:  19 /12/2011 

Ngày giảng:Thứ 5  ngày 22  tháng 12 năm 2011







Toán
Tiết 89 :   LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục tiêu:


-Củng cố về các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9.

-Vận dụng dấu hiệu chia hết để viết số chia hết cho 2; 3; 5; 9.

II.Đồ dùng dạy học :
SGK, Bảng phụ

III.Các bước lên lớp:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ: 5’
-Gọi  1số HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho: 2; 3; 5; 9. -Yêu cầu cho ví dụ về số chia hết 2; 3; 5; 9 

-GV nhận xét –ghi điểm.

3.Bài mới : 32’
a. Giới thiệu bài: Luyện tập chung.

b. Thực hành
Bài 1:-Gọi HS đọc đề bài

-Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 nêu cách làm, sau đó đại diện nhóm lên trình bày.

-GV cùng cả lớp nhận xét và rút kết quả đúng

Bài 2

-Gọi HS đọc đề bài và nêu cách làm.

-Cho 3 hs lên làm, HS khác làm vở.

 -GV cùng HS nhận xét rút kết quả đúng:

a. Số chia hết cho cả 2 và 5 là: 64620; 5270.

b. Số chia hết cho cả 3 và 2 là: 57234; 64620.

c. Số chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 là: 64620.

Bài 3.

-GV cho hS tự làm bài rồi cho HS kiểm tra chéo lẫn nhau.

Bài 5: Yêu cầu Hs đọc đề bài.

- Gv nhận xét tuyên dương nhóm trình bày hay ngắn gọn.

4.Củng cố –dặn dò
-HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9.

-Dặn HS về nhà ôn bài chuẩn bị kiểm tra cuối học kì I.

- Nhận xét tiết học.
	-hát

-4HS nêu-HS khác nhận xét

-2HS lên bảng sửa bài 4/98

a) 216; 621; 612.
b) 210.
-Một em đọc đề

- 4HS làm bảng lớp làm.

-Cả lớp nhận xét-sửa bài: 

a) Các số chia hết cho 2 là: 4568; 2050 ; 35766.

b) Các số chia hết cho 3 là: 2229; 35766.

c) Các số chia hết cho 5 là:7435 ; 2050.

d) Các số chia hết cho 9 là: 35766.
-Một HS đọc đề, nêu cách làm.

-HS tự làm bài, 3HS làm bảng lớp.

-HS nhận xét-sửa sai.

-HS thực hiện yêu cầu.

-Kết quả là:

a. 528 ; 558 ; 588.

b. 603 ; 693.    

c. 240. 

d. 354.

- 1 em đọc yêu cầu bài 

- Cả lớp thảo luận nhóm tìm cách giải. Báo cáo kết quả thảo luận.

-Hs lớp đó có 30 em. Vì khi ếp thành 3 hàng hoặc  thành 5 hàng thì mỗi hàng sẽ có 10 em hoặc 6 em.

4HS nêu các dấu hiệu

-Thực hiện yêu cầu.


Luyện từ và câu 
TiÕt 36:  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ  CUỐI HỌC KÌ I
                             ( Theo đề và hướng dẫn chấm của Phòng GD)

Địa lý
TiÕt 18:  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ  CUỐI HỌC KÌ I
                             ( Theo đề và hướng dẫn chấm của Phòng GD)

Kĩ thuật

TiÕt 18 : CĂT KHÂU THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN (tiết4)
A. Mục đích - yêu cầu:
- HS biết cách cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn

- Biết sử dụng các mũi khâu, mũi thêu đã học để hoàn thành sản phẩm.

- Có ý thức rèn luyện kĩ  năng khâu đột thưa, đột mau, thêu lướt vặn, thêu móc xích…

- Biết áp dụng cắt , khâu, thêu vào cuộc sống.

B. Đồ dùng: 

- Sản phẩm mẫu  Mẫu khâu, HS: Bộ đồ dùng cắt khâu thêu 

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	TG
	Nội dung các hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	4'
	I. Bài cũ:

+ Nêu lại các bước khâu thường, khâu đột?

+ Nêu lại quy trình thêu lướt vặn, thêu móc xích,

- GV kết luận
	· 2 HS nêu - n/x

- 2 HS nêu

	30'
	II. Bài mới: 
	

	
	1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu và ghi bài:
	- HS ghi vở

	
	2. Hướng dẫn tìm hiểu bài: 
	

	
	a/ Hoạt động 1: Lựa chọn Mẫu thêu trang trí
	

	
	+ Hãy giới thiệu mẫu thêu mà mình lựa chọn để thực hành
	- HS nêu

	
	GV yêu cầu HS nêu các bước thêu trang trí:

- Gọi HS trình bày sau đó GV chốt ý & Ghi bảng

+ Chọn mẫu thêu
	- 1 vài em nêu

	
	+ In mẫu thêu sang sản phẩm đã khâu.
	

	
	+ lựa chọn đường thêu đã học để tiến hành thêu trang trí
	

	
	- GV lưu ý HS: 
	

	
	+ Thứ tự thêu của đường thêu lướt vặn: bắt đầu từ …
	

	
	+ Thêu móc xích bắt đầu từ …
	

	
	- Y /c HS thực hành 

- GV quan sát uốn nắn HS còn lúng túng
	- HS thực hành cá nhân

	
	b/ Hoạt động 2: Đánh giá kết quả
	

	
	- GV tổ chức cho HS trình bày sản phẩm
	- HS tập hợp sp theo tổ

	
	- GV nêu các tiêu chuẩn để nhận xét, đánh giá toàn bộ sản phẩm:
	- HS n/x đánh giá sản 

	
	+ Khâu đường khâu cách đều mép vải, thẳng,không dúm
	phẩm theo các tiêu chuẩn

	
	+ Mũi khâu cách đều, tương đối bằng nhau

+ Đường thêu đúng loại, phù hợp với mẫu thêu & sản phẩm
	

	
	+ Sản phẩm hoàn thành kịp thời gian
	

	
	- GV nhận xét đánh giá
	

	3'
	3. Củng cố – dặn dò: 
	

	
	- GV n/x giờ học và kết quả học tập của HS
	


Ngày soạn:  20/12/2011 

Ngày giảng:Thứ 6 ngày 23  tháng 12 năm 2011

TOÁN

TiÕt 90:  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ  CUỐI HỌC KÌ I
                             ( Theo đề và hướng dẫn chấm của Phòng GD)

TẬP LÀM VĂN

TiÕt 37:  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ  CUỐI HỌC KÌ I
                             ( Theo đề và hướng dẫn chấm của Phòng GD)

KHOA HỌC
Tiết 36:  Không khí cần cho sự sống

1. Mục tiêu: 
 Sau bài học, hs biết:

  
 - Nêu dẫn chứng để chứng minh người, động vật và thực vật đều cần không khí để thở.

  
 - Xác định vai trò của « - xi đối với quá trình hô hấp và việc ứng dụng kiến thức này trong đời sống.

2. Đồ dùng dạy học:

 
- Hình 72, 73. Sgk

  
- Sưu tầm tranh ảnh về người bệnh được thở bằng « - xi.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Tg
	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh

	5’

 2’

9’

8’

10’

4’
	A. Kiểm tra bài cũ:

- Không khí cần cho sự cháy như thế nào ?

- Gv nhận xét, ghi điểm

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  Trực tiếp
2. Nội dung:

Hoạt động 1:
Tìm hiểu vai trò của không khí đối với con người

* M t: Nêu dẫn chứng để c/m con người cần không khí để thở. X ác định vai trò của khí « - xi trong không khí đối với sự thở & việc ứng dụng kiến thức này trong đời sống.

* T /h: Gv yêu cầu hs làm theo hướng dẫn ở mục Thực hành tr 72 Sgk.

- Yêu cầu hs nêu cảm giác của mình khi nín thở.

- Yêu cầu các em dựa vào tranh ảnh để nêu vai trò của không khí đối với đời sống con người & ứng dụng của kiến thức này trong y học & đời sống.

Hoạt động 2:

Tìm hiểu vai trò của không khí đối với thực vật và động vật.

* Mt: Nêu dẫn chứng để chứng minh động vật và thực vật đều cần không khí để thở.

* Tiến hành:

- Gv yêu cầu hs quan sát hình 3, 4 và trả lời câu hỏi Sgk:

Tại sao sâu bọ và cây trong hình bị chết ?

         Gv: cần lưu ý giảng cho học sinh biết không nên để nhiều hoa tươi và cây cảnh trong phòng ngủ đóng kín cửa. (Vì cây hô hấp thải ra khí các bô níc, hút khí ô xi, làm ảnh hưởng đến sự hô hấp của con người). 

Hoạt động 3:

Tìm hiểu một số trường hợp phải dùng 

bình « - xi.

* M t: Xác định vai trò của « - xi đối với sự thở & việc ứng dụng kiến thức này trong đời sống.

* T h:
- Yêu cầu hs quan sát hình 5, 6 Sgk theo cặp.

- Tên dụng cụ giúp người thợ lặn có thể lặn sâu dưới nước ?

- Tên dụng cụ giúp nước trong bể cá có nhiều không khí hoà tan ?

- Yêu cầu hs trình bày kết quả quan sát, thảo luận các câu hỏi:

+ Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật ?

- Thành phần nào trong không khí quan trọng nhất đối với sự thở ?

- Trong trường hợp nào người ta phải thở bằng « - xi ?

* Kết luận: Người, động vật, thực vật muôn sống được cần có « - xi để thở.

3. Củng cố, dặn dò:

- Không khí cần cho sự sống như thế nào ?

 - Nhận xét tiết học.

- Về nhà học bài.


	- 2 học sinh trả lời.

- Lớp nhận xét.

- Học sinh chú ý lắng nghe.

- Học sinh đọc mục hướng dẫn thực hành trong Sgk, nêu nhận xét.

- Học sinh tự do phát biểu.

- Học sinh nêu vai trò của không khí đối với đời sống con người.

- Học sinh chú ý lắng nghe.

- Học sinh quan sát hình trong Sgk.

- Hs phát biểu ý kiến.

- Học sinh chú ý lắng nghe.

- Học sinh thảo luận cặp.

- Hs quan sát tranh ảnh Sgk.

- Bình « - xi người thợ lặn đeo ở sau lưng.

- Máy bơm không khí vào nước.

- Học sinh tự do phát biểu.

- « - xi

- Những người thợ lặn, thợ làm việc trong các hầm lò, người bị bệnh nặng cần cấp cứu, ...)

- 2 học sinh trả lời.


Sinh hoạt

Tuần 18

I. Mục tiêu

- Nhận xét đánh giá chung tình hình tuần 18.

- Đề ra ph​ương hướng kế hoạch tuần 19.

II. Lên lớp

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1)Lớp tự sinh hoạt:

 - GV yêu cầu lớp tr​ởng điều khiển lớp.

- GV quan sát, theo dõi lớp sinh hoạt.

2) GV nhận xét lớp:

- Lớp tổ chức truy bài 15p đầu giờ có tiến bộ.

- Nề nếp của lớp tiến bộ hơn. Đã có nhiều điểm cao chào mừng ngày 22/12

- Ôn tập cho  thi định kì tốt.

- Tuy nhiên trong lớp vẫn còn một có em chư​​​a thật sự chú ý nghe giảng.

- Nhìn chung các em đi học đều.

- Hoạt động đội tham gia tốt, nhiệt tình, xếp hàng tư​ơng đối nhanh nhẹn.

- Tham ra thi nghi thức và múa hát, thể dục đạt kết quả cao.

3) Phư​ơng h​ướng tuần tới:

- Phát huy những ư​​u điểm đạt đ​​ược và hạn chế các nh​​ược điểm còn mắc phải.

- Chuẩn bị tốt đồ dùng, sách vở cho Học kì II

- Thực hiện tốt kế hoạch của đội đề ra.
4) Văn nghệ:

- GV quan sát, động viên HS tham gia.
	- Các tổ trư​ởng nhận xét, thành viên góp ý.    
 - Lớp phó HT: nhận xét về HT. nhận xét về   
- Lớp phó văn thể nhận xét hoạt động đội.     - Lớp tr​ưởng nhận xét chung.
- Lớp nghe nhận xét, tiếp thu.
- Lớp nhận nhiệm vụ.
- Lớp phó văn thể điều khiển lớp.


Kiểm tra ngày    tháng  12  năm 2011
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